Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 19:                                                      Ngày soạn: 02 - 01 - 2018
                                                                                  Ngày dạy: Thứ hai ngày 08 - 01 - 2018 ( Dạy ghép ).
               Buổi sáng:

                                        Tiết 2 + 3:                         Tập đọc                
     Chuyện bốn mùa
I. Mục đích yêu cầu :
- HS đọc rành mạch toàn bài; Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và các cụm từ dài.

- HS hiểu nghĩa các từ được chú giải trong bài. Hiểu ý nghĩa: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. 
- HS cảm nhận được vẻ đẹp riêng của mỗi mùa, biết yêu cảnh vật thiên nhiên bốn mùa.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK ), bảng phụ để HD luyện đọc.
III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sách, vở HK 2 của HS.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu chủ điểm, giới thiệu ND bài.
b. Các hoạt động : 

Tiết 2:

* HĐ 1: Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài: Giọng đọc nhẹ nhàng, phân biệt lời các nhân vật.

- 1 HS  đọc - cả lớp đọc thầm theo.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. 
- GV lưu ý HS đọc các từ: vườn bưởi, rước, tựu trường, sung sướng, nảy lộc, trái ngọt, ...

- HS tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. GV theo dõi uốn nắn cách đọc.

- GV dùng bảng phụ, HDHS luyện đọc các câu:
+ Có em / mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, / có giấc ngủ ấm trong chăn. //
+ Cháu có công ấp ủ mầm sống / để xuân về / cây cối đâm chồi nảy lộc. //

- GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ được chú giải ( SGK - 5 ).

+ GV giải nghĩa thêm từ: thiếu nhi  ( trẻ em dưới 16 tuổi ).

- HS luyện đọc đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc từng đoạn, cả bài ( CN ).

Tiết 3:
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
GV HD HS đọc thành tiếng, đọc thầm từng đoạn, cả bài  + trả lời các câu hỏi trong SGK.

+ Câu 1: Bốn nàng tiên tượng trưng cho 4 mùa trong năm: xuân, hạ, thu, đông.

- HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK. GV yêu cầu HS tìm các nàng tiên và nói rõ đặc điểm của mỗi người ? 

+ Câu 2 ( a ): Em cho biết mùa xuân có gì hay theo lời nàng Đông ?
( ... Xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc ).

- GV hỏi thêm: Vì sao khi xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc ? 
( Khi xuân về thời tiết ấm áp, có mưa xuân, rất thuận lợi cho cây cối phát triển, đâm chồi nảy lộc ).
+ Câu 2 ( b ): Mùa xuân có gì hay theo lời của bà Đất ? ( ... Xuân làm cho cây lá tốt tươi ).

- Theo em, lời bà Đất và lời nàng Đông nói về mùa xuân có gì khác nhau không ? 
+ Câu hỏi 3 ( SGK ), GV có thể tách thành nhiều câu hỏi: 
- Tìm những câu văn trong bài nói về mùa hạ ? ( HS đọc to câu văn của Xuân, của bà Đất nói về Hạ ).
- Vậy mùa Hạ có gì đẹp ? (  ... có nắng, làm cho trái ngọt, hoa thơm, HS được nghỉ hè ). 

- Mùa nào làm cho trời xanh cao, cho HS nhớ ngày tựu trường ? ( Mùa thu ).
- Mùa thu có nét  đẹp nào nữa ? ( Mùa thu làm cho bưởi chín vàng, có rằm trung thu được rước đèn, phá cỗ ).
- Nàng tiên thứ tư có tên là gì ? Hãy nêu những vẻ đẹp của nàng ? Nàng Đông - Nàng là người đem ánh lửa nhà sàn bập bùng, đem giấc ngủ ấm trong chăn đến cho chúng ta và có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây lá tốt tươi ).
+ Câu hỏi 4 ( SGK - 5 ): HS trả lời theo ý thích.

+ GV chốt: Mỗi năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng, đáng yêu và mang lại lợi ích riêng cho cuộc sống -> ý nghĩa của bài.

* HĐ 3: Luyện đọc lại. 

- HS luyện đọc theo nhóm. GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm ( HS khá, giỏi đọc phân vai ).
- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm - Bình chọn nhóm, cá nhân đọc hay nhất.
3. Củng cố, dặn dò: 

- HS kể những điều em biết về các mùa trong năm ? Liên hệ về tình cảm yêu thiên nhiên bốn mùa.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​ơng HS đọc tốt. Dặn HS đọc lại câu chuyện và xem trước tranh minh hoạ tiết KC.

                               Tiết 4:
       Toán

T.91: tổng của nhiều số
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- HS nhận biết về tổng của nhiều số và biết tính tổng của nhiều số. 

- Rèn kĩ năng thực hành tính tổng của nhiều số. 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Hình minh hoạ BT 3 ( SGK ).

- HS: bảng con, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS lên bảng thực hiện  Tìm x , dưới lớp làm ở bảng con:

            42 +  x  =  60                x  -  14  =  38                    56  -  x  =  17
- HS nhận xét, chữa bài. GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu tổng của nhiều số.
- GV viết bảng phép tính: 2 + 3 + 4 = ... và giới thiệu đây là tổng của các số 2, 3, 4.

 Đọc là “ Tổng của 2, 3, 4” hay “ Hai cộng ba cộng bốn”. Cho HS tính tổng rồi nêu:

 “ 2 cộng 3 cộng 4 bằng 9” hay “ Tổng của 2, 3, 4 bằng 9”.

+ GV yêu cầu HS đặt tính theo cột dọc rồi tính kết quả, nêu cách làm như SGK - 91.

- HS tự đặt tính rồi tính tổng của các số 12, 34 và 40 ; 15, 46 và 8 ( SGK - 91 ).

- GV lưu ý: viết số này dưới số kia sao cho đơn vị thẳng với cột đơn vị, chục thẳng với  cột chục, rồi kẻ vạch ngang, viết dấu  +  và cộng từ phải sang trái.

* HĐ 2: Thực hành.

GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3 ( SGK  - T.91 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1 ( Cột 2 ): - HS làm  bảng con, rồi chữa bài.

- HS nêu nhận xét về phép tính 6 + 6 + 6 + 6:  có các số hạng đều bằng 6.
- Củng cố nhận biết về tổng của nhiều số.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu rồi làm bài vào vở. 

- Một số HS lên bảng làm bài ( HS làm cột 1, 3 ).
- HS nhận xét, chữa bài. 

- GV củng cố cách tính tổng của nhiều số.

- HS nêu nhận xét về các số hạng trong hai phép tính: 
                          15 + 15 + 15 + 15 và 24 + 24 + 24 + 24
+ Bài 3 ( a ): - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV ghi bảng 2 phép tính như SGK và giải thích giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS nhìn hình vẽ ( SGK ) để viết tổng và các số còn thiếu vào chỗ chấm. 

- 2 HS lên bảng làm  ( HS làm phần a ).

- HS nhận xét, chữa bài ( nêu nhận xét về các số hạng trong hai tổng ).
+ Bài 4 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ):
- GV yêu cầu HS lấy thêm 5 VD về phép cộng có nhiều số hạng sau đó tính tổng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố, khắc sâu KT về tổng của nhiều số, cách tính tổng của nhiều số.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ cách tính tổng của nhiều số.


                Buổi chiều:
                                         TiÕt 1:                       TẬP ĐỌC (*)                              
lá thư nhầm địa chỉ

I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc trơn toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và sau các cụm từ. 

- HS hiểu nghĩa của từ đ​ược chú giải trong SGK. Nắm được một số kiến thức về thư từ: Biết cách ghi địa chỉ trên phong bì thư. Hiểu: nếu ghi sai địa chỉ, thư sẽ bị thất lạc. Nhớ: không được bóc thư, xem trộm thư của người khác.

- GDHS biết tôn trọng thư từ của người khác.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS tiếp nối nhau đọc bài  Chuyện bốn mùa  + TLCH về ND bài.

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu ND bài.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài, nêu cách đọc.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV lưu ý HS các TN khó HS hay lẫn.
- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến: ... nhà mình mà.

+ Đoạn 2: còn lại.

- GV dùng bảng phụ lưu ý HS đọc rõ ràng, rành mạch nội dung bì thư: 

+ Người gửi: / Nguyễn Viết Nhân / hai mươi tám / đường Lạch Tray / Hải Phòng.//
+ Người nhận:/ Ông  Tạ Văn Tường / năm mươi tám / đường Điện Biên Phủ / Đà Nẵng.// 
- Kết hợp giúp HS hiểu nghĩa từ: bưu điện ( SGK ) và giải nghĩa thêm:

Ngạc nhiên: lấy làm lạ, bất ngờ.

- HS luyện đọc từng đoạn, cả bài trong nhóm.
- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm ( đọc cả bài ).

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

GVHDHS đọc thầm từng đoạn rồi trả lời các CH trong SGK.

- HS đọc thầm đoạn 1 + TLCH 1 ( SGK ): ... Mai ngạc nhiên về tên nhười nhận ghi ngoài bì thư là ông Tạ Văn Tường, nhà Mai không có ai có tên đó, mặc dù địa chỉ đúng là gửi tới nhà Mai.
- HS đọc tiếp đoạn 2 + TLCH 2 ( SGK ): Mẹ bảo vậy vì không được bóc thư của người khác. Bóc thư của người khác là không lịch sự, thậm chí là phạm pháp.
. GV có thể gợi ý cho HS, VD:

 Bức thư ấy có phải gửi cho Mai không ? Người gửi và người nhận có muốn người khác biết những điều họ trao đổi riêng với nhau qua thư không ? ở học kì I, các em đã học bài: " Điện thoại" và đã biết vì sao bạn Tường không nghe bố mẹ nói chuyện trên điện thoại.

. GV giới thiệu cách bóc thư.
- HS đọc thầm ND ghi ngoài bì thư  + trả lời CH 3 ( SGK ). 
. Trên bì thư cần ghi rõ họ tên, địa chỉ người gửi thư để biết rõ ai là người gửi cho mình, nếu không có người nhận, bưu điện sẽ trả về tận tay người gửi.

. Cần ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận để bưu điện biết cần chuyển thư đến ai, chỗ nào.

- GV hỏi thêm: Vì sao lá thư của ông Nhân không đến tay người nhận ? ( Vì bì thư ghi không đúng địa chỉ của người nhận ).

* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- HS luyện đọc trong nhóm.

- GV tổ chức cho HS thi đọc toàn bài theo nhóm ( yêu cầu đọc phân biệt lời người kể với lời từng nhân vật trong bài ).

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân và nhóm đọc hay.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS ghi nhớ cách viết một phong bì thư, hiểu và thực hiện hành vi văn hoá: không được bóc thư của người khác.

- Dặn HS đọc lại bài, CB tốt tiết sau.

                            TiÕt 2:                                  TIẾNG VIỆT (*)
                                   LTVC: luyện tập câu kiểu: ai là gì ?
ai làm gì ? ai thế nào ?
I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố KT về câu kiểu  Ai là gì ? Ai làm gì ? Ai thế nào ? Củng cố cách đặt câu theo  3 mẫu trên.
- Rèn KN nhận biết về các mẫu câu và KN đặt câu theo các mẫu trên.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- ND các BT liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Luyện tập nhận biết về các mẫu câu Ai là gì ?,  Ai làm gì ?,  Ai thế nào ?.
+ Bài 1: Trong các câu sau câu nào thuộc kiểu câu Ai thế nào ? 

a) Bạn Hùng đang vẽ một con ngựa.


b) Bạn Hùng rất chăm chỉ.


c) Bạn Hùng là người vẽ giỏi.

- HS đọc yêu cầu của bài, đọc thầm các câu đã cho -> xác định câu theo yêu cầu.

- Một số HS đọc câu tìm được, xác định bộ phận TL cho câu hỏi Ai ?, bộ phận TL cho câu hỏi Thế nào ?
- Củng cố, khắc sâu KT về câu kiểu Ai thế nào ?. 

- GV nhấn mạnh cho HS: câu hỏi thế nào ? ( muốn hỏi về đặc điểm, tích chất của sự vật )
+ Bài 2: Trong các câu sau câu nào thuộc kiểu câu Ai là gì ? 


a) Bạn Hương rất giỏi toán.


b) Bạn Hương đang giải một bài toán.


c) Bạn Hương là cây toán của lớp em.

- Các bước tiến hành tương tự bài 1,

- Củng cố, khắc sâu KT về câu kiểu Ai là gì ?

+ Bài 3: Câu " Em bé chạy nhanh về phía mẹ " thuộc kiểu câu nào ? 


a) Kiểu câu Ai là gì ?


b) Kiểu câu Ai làm gì ?


c) Kiểu câu Ai thế nào ?

- Các bước tiến hành tương tự bài 1, 2.

- Củng cố, khắc sâu KT về câu kiểu Ai làm gì ?

* H§ 2: Luyện tập đặt câu theo mẫu: Ai là gì ?,  Ai làm gì ?,  Ai thế nào ?
+ Bài 4:  Đặt 2 câu theo các mẫu sau:
a) Ai là gì ?

b) Ai làm gì ?
c) Ai thế nào ?

- HS làm vào vở, 1 số HS làm trên bảng lớp.
- HS nhận xét, chữa bài, chốt các câu đúng.
- Rèn KN đặt câu theo các mẫu Ai là gì ? Ai làm gì ? Ai thế nào ?
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố, khắc sâu KT luyện tập trong tiết học.
- NX tiết học, tuyên dư​​ơng HS có ý thức học tập tốt.

                           Tiết 3:                                       Toán (*)             
   Luyện tập: tổng của nhiều số
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cho HS cách tính tổng của nhiều số.

- Rèn kĩ năng thực hành tính tổng của nhiều số và giải toán.

- HS tích cực, chủ động học tập .

II. Chuẩn bị: 

- ND một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

- GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:

          a)  23 + 6 + 15                    b)  45 + 9 + 17                    c)  54 + 6  + 23

          d) 12 + 12 + 12                   e)  25 + 25 + 25 + 25 

+ Bài 2: Tính:
     a) 12 kg + 25 kg + 36 kg      b) 52 cm + 39 cm + 7 cm
                c) 47 kg + 7 kg   + 18 kg      d) 19 l  +  8 l   +  53 l   

+ Bài 3: Tóm tắt rồi giải bài toán sau:

Lớp 2A có 17 HS nam , lớp 2B có 14 HS nam, lớp 2C có 9 HS nam. Hỏi cả ba lớp có bao nhiêu HS nam ?

- HS tự làm bài rồi chữa bài 

- GV củng cố khắc sâu KT theo từng bài:

+ Bài 1: Củng cố cho HS về cách tính tổng của nhiều số.

+ Bài 2, 3: Củng cố KN thực hành giải toán về tính tổng của nhiều số.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS tích cực học tập.

- Dặn HS ôn lại cách tính tổng của nhiều số.

                             
                                                                                            Ngày soạn: 02 - 01 - 2018
                                                                                           Ngày dạy: Thứ ba ngày  09 - 01 -  2018
                  Buổi sáng:

                                           Tiết 1:         chính tả ( tập chép )
    chuyện bốn mùa

I. Mục đích yêu cầu:

- Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi. Làm đúng các BT phân biệt l / n.
- Rèn luyện KN viết đúng chính tả và nhớ cách viết những chữ có âm đầu l / n.
- Giáo dục HS  ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. chuẩn bị: 

- Bảng phụ viết ND BT 2 ( a ) và đoạn văn cần chép chính tả.

- Vở BT Tiếng Việt - tập 2.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con: cây lúa, nàng tiên, làng xóm, ...

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:
* HĐ 1: Hư​ớng dẫn tập chép.
- GV đọc bài viết 1 lần, 2 HS đọc lại bài.

- GV giúp HS nhận xét:
+ Đoạn chép này là ghi lời của ai trong Chuyện bốn mùa ?
+ Bà Đất nói gì ?

+ Đoạn chép có những tên riêng nào ?

+ Những tên riêng ấy phải viết thế nào ?

- HS tìm những chữ chính tả dễ viết sai trong bài, tập viết ở bảng con: 
+ Tên riêng: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
+ trái ngọt, trời xanh, tựu tr​ường, mầm sống, đâm chồi, nảy lộc, ...

- HS chép bài. GV theo dõi, uốn nắn.

- HS soát bài.

- GV chấm 1/ 3 số bài, n/ xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: Hư​ớng dẫn làm bài tập chính tả.
+ Bài tập 2 ( a ): - GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND BT lên bảng.
- 1 HS nêu yêu cầu của bài - Cả lớp làm bài trong VBT.

- 1 HS lên bảng làm bài, đọc kết quả.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- Cả lớp sửa bài trong VBT theo lời giải đúng ( nếu sai ). 

- Củng cố KN phân biệt l / n.

+ Bài 3 ( a ): - 1 HS đọc yêu cầu bài tập. Lớp đọc thầm Chuyện bốn mùa.

- Lớp làm vở bài tập theo yêu cầu, 2 HS lên bảng chữa bài.

- Lớp nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên d​ương.

* HS làm thêm bài 2 ( b ), bài 3 ( b ) ( nếu còn thời gian ). 
3. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học: khen ngợi những HS viết bài chính tả sạch, đẹp.

- Dặn HS xem lại bài viÕt.
 

                                  Tiết 2:                           kể chuyện
                                                     chuyện bốn mùa

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được đoạn 1; biết kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện ( HS biết dựng lại câu chuyện theo vai ).

- Rèn kĩ năng nghe - kể chuyện; Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp đư​ợc lời kể của bạn.

- GD HS lòng yêu thiên nhiên, đất nước; ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.

II. chuẩn bị:
- Tranh minh họa ( SGK ).
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- 4, 5 HS nói tên câu chuyện đã học trong kì I mà em thích nhất. Sau đó kiểm tra khả năng nhớ truyện đã học của HS: từng cặp hỏi - đáp.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu MĐ - YC của tiết học.
b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Kể lại đoạn 1 câu chuyện dựa theo tranh.

- 1HS đọc yêu cầu 1 ( SGK ).

- HS quan sát 4 tranh minh họa SGK, đọc lời bắt đầu đoạn dư​ới mỗi tranh, nhận ra từng nàng tiên qua y phục.

- 2, 3 HS kể mẫu tr​ước lớp. GV, HS nhận xét, tuyên dương.

- Từng HS tập kể đoạn 1 trong nhóm.
* HĐ 2: Kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện.
- Từng cặp, HS nối tiếp nhau kể từng đoạn của câu chuyện - mỗi em kể 1 đoạn ( sau đó đổi lại ).
- Đại diện các nhóm thi kể trước lớp.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hay nhất.

* HĐ 3: Dựng lại câu chuyện theo vai .
- GV nhắc lại cho HS biết thế nào là dựng lại theo vai.

- GV cùng HS thực hành dựng lại ND 4 dòng đầu. GV nhập vai ng​ười kể, 1 em là Đông, 1 em là Xuân.

- HS phân vai, thi dựng lại câu chuyện trư​ớc lớp .

- Lớp, GV nhận xét, tuyên d​ương nhóm, cá nhân diễn tốt.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu ý nghĩa câu chuyện; nêu nhận biết về các mùa trong năm. GV chốt -> GDHS về tình cảm yêu thiên nhiên, đất nước. HS liên hệ về ý thức bảo vệ MT thiên nhiên.
- GV nhận xét tiết học, khen, động viên những HS và nhóm kể chuyện tốt. Dặn HS tập kể lại câu chuyện cho ng​­êi thân nghe.


                              Tiết 4:                                    toán
                                                    t.92: phép nhân
I. Mục đích yêu cầu: 
- Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau. Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân. Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân. Biết cách tính kết quả của phép
 nhân dựa vào phép cộng. 

- Rèn kĩ năng đọc, viết và cách tính kết quả của phép nhân.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- GV: 5 tấm bìa - mỗi tấm có 2 chấm tròn. 

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS thực hiện tính tổng: 5 + 5 + 5 + 5 = ?
- Nêu nhận xét về các số hạng của tổng.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: HD HS nhận biết về phép nhân.
+ GV cho HS lấy tấm bìa có 2 chấm tròn, hỏi " Tấm bìa có mấy  chấm tròn ? ". Cho HS lấy 5 tấm bìa như​ thế và nêu câu hỏi để HS trả lời: " Có 5 tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn hoặc 2 chấm tròn đ​ược lấy 5 lần, có  tất cả bao nhiêu chấm tròn ? "
- GV gợi ý HS:
  Muốn biết có bao nhiêu chấm tròn phải tính tổng:  2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10.

 -> Nhận xét: có 10 chấm tròn.  
- GV giúp HS n/ xét: " Tổng của 2 + 2 + 2 + 2 + 2  có 5 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 2 ".

+ GV giới thiệu: 5 số hạng mỗi số hạng đều bằng 2, ta chuyển thành phép nhân, viết như​ sau:   2 x 5 = 10  ( viết 2 x 5 dưới tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2 và viết 10 dưới 10 ở tổng trên ).

- GV nêu tiếp cách đọc và giới thiệu dấu nhân x.

- HD cách đọc, viết phép nhân.

- GV giúp HS tự nhận ra, khi chuyển từ tổng: 2 + 2 + 2 + 2 + 2  = 10 thành phép nhân

                                                                                             2 x 5 = 10

thì 2 là một số hạng của tổng, 5 là số các số hạng của tổng, viết là 2 x 5 để chỉ 2 được lấy 5 lần. Như​ vậy, chỉ có tổng các số hạng bằng nhau mới chuyển đư​ợc thành phép nhân. 

* HĐ 2: Thực hành.
GV tổ chức, HDHS làm BT 1, 2 ( SGK ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- GV h​ướng dẫn HS làm mẫu phần a. 

. HS  xem tranh ( SGK ) để nhận ra: 4 được lấy 2 lần, tức là:                            4 + 4 = 8

. GV giúp HS chuyển phép cộng thành phép nhân và tìm KQ của phép nhân:  4 x 2 = 8.

. HS đọc phép nhân và kết quả.
- Tương tự phần b, c - HS tự làm, nêu miệng KQ.
. HS đọc phép nhân và KQ:   b) 5 x 3 = 15.

                                               c) 3 x 4 = 12.
+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV giúp HS tự viết đư​ợc phép nhân theo mẫu.

- HS tự lấy thêm 2 ví dụ về phép cộng có các số hạng bằng nhau rồi chuyển thành phép nhân ( theo mẫu ).

+ Bài 3 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ):  
- HS quan sát hình vẽ trong SGK, GV giúp nêu bài  toán rồi viết phép nhân t​ương ứng.

a)" Có 2 đội bóng đá thiếu nhi, mỗi đội có 5 cầu thủ. Hỏi tất cả có bao nhiêu cầu thủ ?'

- GV hư​ớng dẫn HS tự nêu đ​ược: bài toán thấy 5 cầu thủ đ​ược lấy 2 lần ( vì có 2 đội ), ta có phép nhân: 5 x 2 = 10.                                          

b) T​ương tự phần a, ta có: 4 x 3 = 12.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV củng cố, khắc sâu KT về phép nhân.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ KT đã học về phép nhân.

                                                                                    Ngày soạn: 03 - 01 - 2018
                                                                                                  Ngày dạy: Thứ tư ngày  10 - 01 - 2018
                 Buổi sáng:

                                 Tiết 1:                             Tập đọc                            
Thư trung thu
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết ngắt nghỉ hơi đúng các câu văn trong bài, đọc ngắt nhịp các câu thơ hợp lí. 

- Hiểu các từ ngữ được chú giải trong bài. Hiểu được nội dung của bài: Nói lên tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam. 

- Giáo dục HS lòng biết ơn Bác, kính yêu Bác.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, Bảng phụ để HDHS luyện đọc.

- Sưu tầm thêm tranh, ảnh về Bác Hồ với thiếu nhi.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS đọc bài  Chuyện bốn mùa  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài, giọng đọc vui, đầm ấm, đầy tình thương yêu.

- HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ trong  bài, GV kết hợp HD đọc các từ khó: năm, lắm, trả lời, làm việc ...

- GV chia bài làm 2 phần: Lời thư và Bài thơ - HDHS đọc ngắt nhịp ở cuối mỗi dòng thơ.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài và phát hiện cách đọc ngắt giọng ở cuối mỗi dòng thơ, luyện đọc.
- GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ được chú giải SGK ( 10 ). GV giải thích thêm từ: 
nhi đồng: ( trẻ em từ 4, 5 đến 9 tuổi ).
- HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- HS các nhóm thi đọc từng đoạn, cả bài.

* HĐ 2: HDHS tìm hiểu bài.

- GV hư​ớng dẫn HS đọc thầm toàn bài + trả lời các câu hỏi SGK ( 10 ).

+ Câu 1: ... Bác nhớ tới các cháu nhi đồng.

+ Câu 2: Các câu thơ ... Ai yêu các ... xinh xinh.

+ GV hỏi thêm: Câu thơ của Bác là một câu hỏi: Ai yêu các nhi đồng / Bằng Bác Hồ Chí Minh ? -  Câu hỏi đó nói lên điều gì ? ( Bác Hồ yêu nhi đồng nhất, không ai yêu bằng ... )

+ Câu 3: Bác khuyên thiếu nhi cố gắng thi đua học hành ... để xứng đáng là cháu của Bác.

+ GV hỏi thêm: Kết thúc lá thư, Bác viết lời chào các cháu như thế nào ?

( ... Hôn các cháu / Hồ Chí Minh ). 

- GV: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, bài thơ nào, lá thư nào Bác viết cho thiếu nhi cũng tràn đầy tình cảm yêu thương, âu yếm như tình cảm của cha với con, của ông với cháu -> chốt ND chính của bài.

* HĐ 3: Luyện đọc thuộc lời thơ.
- HS luyện đọc trong nhóm, GV theo dõi HD các nhóm đọc đúng.

- GV tổ chức cho HS thi đọc thuộc theo nhóm.

- GV cùng HS nhận xét, bình chọn nhóm đọc thuộc bài, đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- Cả lớp hát bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Phong Nhã.

- GV nhận xét tiết học; Nhắc HS nhớ lời khuyên của Bác, tiếp tục học thuộc lòng đoạn thơ trong thư của Bác.

                                          Tiết 2:                  Tập viết                          
                                                          Chữ hoa: P
I. Mục đích yêu cầu:

- HS viết đúng chữ hoa P, chữ ứng dụng của bài theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
- Rèn KN viết chữ hoa P.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị: - Mẫu chữ  P  viết hoa, phấn màu.
- Bảng phụ viết sẵn mẫu cỡ chữ nhỏ trên dòng kẻ li: Phong, Phong cảnh hấp dẫn.
- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Tập viết - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS viết chữ cái hoa O, ¤, ¥ đã học ở bảng con.

- 1 HS nhắc lại câu ứng dụng: Ong bay bướm lượn; Ơn sâu nghĩa nặng. Cả lớp viết bảng con chữ  Ong, Ơn.   

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa P.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu, yêu cầu HS nêu nhận xét về cấu tạo của chữ P:
Gồm 2 nét: nét 1 giống nét 1 của chữ B, nét 2 là nét cong trên có hai đầu uốn vào trong không đều nhau. 

- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ P lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ P trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết chữ và câu ứng dụng.
- GV viết mẫu câu ứng dụng: Phong cảnh hấp dẫn.  

- HS đọc câu ứng dụng và nêu cách hiểu nghĩa của câu ứng dụng.

- GV giúp HS hiểu nghĩa: Phong cảnh đẹp, làm mọi người muốn đến thăm.

- HS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng bằng khoảng cách viết chữ o.

- HS tập viết chữ  Phong  ở bảng con. GV nhận xét, uốn nắn cách viết.

* HĐ 3: HS viết bài vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết: + 1 dòng chữ P cỡ vừa, 1 dòng chữ P cỡ nhỏ.
                                     + 1 dòng chữ  Phong  cỡ vừa, 1 dòng chữ  Phong  cỡ nhỏ.

                                     + 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Phong cảnh hấp dẫn.
- HS luyện viết theo yêu cầu trên.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS để các em viết đúng quy trình, hình dáng và ND .

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài. 

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.
- Nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ P.
                                      Tiết 3:                                 Toán       
T.93: thừa số - tích

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết và gọi đúng tên các thành phần và kết quả của phép nhân ( thừa số, tích ); Biết viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lại; Biết cách tính KQ của phép nhân dựa vào phép cộng.

- Rèn KN viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lại; KN tính KQ của phép nhân dựa vào phép cộng.

- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị:  - Phấn màu.
                       - Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS lên bảng, dưới lớp làm ở bảng con: chuyển tổng của các số hạng sau thành phép nhân:    3 + 3 + 3 = ...                          5 + 5 + 5 = ...

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu “ Thừa số – Tích ”:

- GV viết bảng phép nhân: 2  x  5  =  10.    

- HS đọc phép nhân.

- GV nêu kết hợp chỉ + ghi tên gọi từng thành phần trong phép nhân ( như SGK ):

+ 2 gọi là thừa số, 5 cũng được gọi là thừa số.

+ 10 gọi là tích.

- Lưu ý với HS :   2  x  5  =  10, 10 là tích,  2  x  5 cũng gọi là tích.
- HS tự lấy ví dụ khác về phép nhân và nêu các thành phần của phép nhân.

* HĐ 2: Thực hành luyện tập.
 GV tổ chức, HDHS làm các BT: 1, 2, 3 ( SGK  - T.94 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1 ( b, c ): - HS đọc yêu cầu của bài + Đọc cả mẫu.

- GVHD mẫu: chuyển tổng thành tích rồi tính tích bằng cách tính tổng tương ứng.

- HS tự làm bài theo mẫu rồi chữa bài.

- Củng cố cho HS cách viết các tổng có các số hạng bằng nhau dưới dạng tích.
+ Bài 2 ( b ): - HS đọc yêu cầu của bài + Đọc cả mẫu.

- GVHDHS chuyển tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính tích theo mẫu.

- HS tự làm bài rồi chữa bài. 

- GV yêu cầu HS đọc phép nhân và nêu tên gọi từng thành phần ( thừa số ) và kết quả của phép nhân ( tích ).

- Củng cố cho HS về cách chuyển tích thành tổng các số hạng bằng nhau và tính tích. 

+ Bài 3: - GVHDHS làm bài theo mẫu ( a ) - GV cho HS tính nhẩm các tổng tương ứng.

- HS tự làm vào vở, 3 HS lên bảng làm các phần còn lại. 

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV yêu cầu HS đọc phép nhân và nêu tên gọi từng thành phần ( thừa số ) và kết quả của phép nhân ( tích ).

- Củng cố về cách viết phép nhân, về tên gọi các thành phần và KQ của phép nhân.
3. Củng cố, dặn dò:  
- HS lấy VD về phép nhân và nêu các thành phần và KQ của phép nhân. 

- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ tên gọi các thành phần và KQ của phép nhân.

                                       Tiết 4:                            đạo đức

    trả lại của rơi ( T. 1 )
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết: Khi  nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại cho người mất. Trả lại của rơi là thật thà, sẽ được mọi người quý.

- HS  thực hiện trả lại của rơi khi nhặt được.

- Các KNS được GD trong bài: KN xác định giá trị của bản thân ( giá trị của sự thật thà ), KN 

giải quyết vấn đề trong tình huống nhặt được của rơi.  

- HS có thái độ quý trọng những người thật thà, không tham của rơi.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ trong sách BT Đạo đức 2.

- Các PP / KT dạy học: PP thảo luận nhóm, Động não, Đóng vai, Xử lí tình huống.

- Vở BT Đạo đức 2, mỗi HS 3 tấm bìa: xanh, đỏ, trắng.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng, các em cần làm gì ? Cần tránh những việc gì ? 

- Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng có lợi gì ? 

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thảo luận, phân tích tình huống.
- Mục tiêu: HS biết ra quyết định đúng khi nhặt được của rơi.

- Cách tiến hành:

+ HS quan sát tranh và nêu ND tranh ( SGK ).

+ GV giới thiệu tình huống như SGV - T.59.     

+ HS phán đoán các giải pháp có thể xảy ra. GV ghi nhanh lên bảng.

+ GV tóm tắt thành mấy giải pháp chính như SGV - T.59.
+ GV hỏi: Nếu em là bạn nhỏ trong tình huống, em sẽ chọn cách giải quyết nào ? 

+ HS thảo luận nhóm về lí do lựa chọn của mình.

+ HD so sánh kết quả của các giải pháp.

+ GV kết luận ( SGV - T.60 ).

* HĐ 2: Bày tỏ thái độ.
- Mục tiêu: HS biết bày tỏ thái độ của mình trước ý kiến có liên quan đến việc nhặt được của rơi.

- Cách tiến hành:

+ HS làm việc cá nhân nêu ý kiến của mình ( Bài tập 2 ).

+ Trao đổi kết quả bài làm với bạn bên cạnh.

+ GV lần lượt đọc từng ý kiến, HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ tấm bìa đỏ nếu tán thành, bìa xanh nếu không tán thành; giơ tấm bìa trắng nếu lưỡng lự.

+ GV yêu cầu HS giải thích lí do.

+ Cả lớp trao đổi thảo luận.

+ GV kết luận ( SGV - T.60 ).

3. Củng cố, dặn dò:

- HS hát bài Bà Còng. GV: Bạn Tôm, bạn Tép được mọi người quý là vì sao ?
+ HS liên hệ bản thân kể về việc em đã nhặt được của rơi và trả cho người mất.
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS biết trả lại của rơi.

   
                                                                            Ngày soạn:  04 - 01 - 2018
                                                                           Ngày dạy: Thứ năm ngày  11 -  01 - 2018
                   Buổi sáng:

                                          Tiết 2:           chính tả ( nghe - viết )                             
Thư trung thu
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe viết chính xác bài chính tả Thư Trung thu, Trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ. Hiểu và làm đúng BT phân biệt âm đầu l / n. 

- Rèn kĩ năng nghe viết đúng chính tả, KN phân biệt l / n. 

- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài tập 2 ( a ) trong SGK.

- Vở BT Tiếng Việt - tập 1; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp dưới lớp viết ở bảng con: 
                                       Lưỡi trai, lá lúa, năm, nằm, ..

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.

- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 2 HS đọc lại.

- GV gợi hỏi giúp HS nắm ND bài: 

+ Nội dung bài thơ nói điều gì ? (  Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Bác mong thiếu nhi cố gắng học hành, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình ... )
+ Trong bài thơ của Bác Hồ có những từ xưng hô nào ? ( Bác, các cháu ).

+ Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ? 
- HS tập viết chữ khó vào bảng con. GV lưu ý một số chữ HS dễ sai:
                   ngoan ngoãn, tùy, tuổi, gìn giữ ...

- GV đọc cho HS viết bài vào vở. 

- HS đổi vở để soát lỗi.

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài.
- Cả lớp đọc thầm nội dung bài và quan sát kĩ các vật rồi viết tên các vật vào bảng con. 

- GV cùng HS nhận xét, chữa bài trên bảng.

- HS luyện phát âm: đọc tên các vật trong bài. 

+ BT 3 ( a ): - 1 HS đọc yêu cầu của BT. 

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài. 
- HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp.

- HS  nhận xét, chữa bài - Luyện đọc lại các từ .
. Củng cố KN phân biệt âm đầu l / n. 

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS xem lại các bài chính tả đã làm, soát lỗi trong bài viết.

                                 Tiết 2:                luyện từ và câu                              
Từ ngữ về các mùa. đặt và trả lời câu hỏi  khi nào ?
I. Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng vốn từ về các mùa; Luyện tập đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?.

-  HS biết gọi tên các tháng trong năm và các tháng bắt đầu, kết thúc của từng mùa. Xếp được các ý theo lời bà Đất trong Chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm. Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi nào.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn ND ở BT 2 ( SGK - 8 ). 

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV kiểm tra Vở BT kì 2 của HS.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học. 
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Mở rộng vốn từ về các mùa.

GV tổ chức cho HS làm các BT 1, 2 ( SGK - 8 ):

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài - 1, 2 HS đọc to tr​ước lớp.

- HS trao đổi theo cặp về yêu cầu của bài -  một số em trả lời trước lớp.

- HS kể tên các tháng trong năm, nói tên tháng bắt đầu và kết thúc của mỗi mùa trong năm. 

- GV cùng HS nhận xét - GV ghi tên các mùa lên trên từng cột tên tháng ( theo 4 cột như SGV - T.14 ).

- Lưu ý HS: Không gọi tháng giêng là tháng một vì tháng một là tháng mười một âm lịch; Không gọi tháng tư là tháng bốn; Không gọi tháng bảy là tháng bẩy. Tháng mười hai còn gọi là tháng chạp.
- 2 HS nhìn bảng nói tên các tháng bắt đầu và kết thúc của từng mùa.

- GV nói thêm giúp HS hiểu: Cách chia mùa như trên chỉ là cách chia theo lịch. Trên thực tế, thời tiết mỗi vùng một khác. VD: ở miền Nam nước ta chỉ có 2 mùa là mùa mưa ( từ T.5 đến T.10 ) và mùa khô ( từ T.11 đến T.4 năm sau ).
+ Bài 2: - 1, 2 HS đọc to yêu cầu của đề bài, cả lớp đọc thầm bài. 
- GV kết hợp gắn bảng phụ ghi sẵn ND BT lên bảng, nhắc lại yêu cầu và HD cách làm.

- 1 HS đọc lại đoạn văn ghi lại lời Bà Đất trong câu chuyện Chuyện bốn mùa .

- HS tự  làm bài  vào vở, 1 HS lên bảng làm. 

- HS nhận xét, chữa bài - GV chốt lại lời giải đúng:

. Mùa xuân - Làm cho cây lá tốt tươi ( b ).                                        

. Mùa hạ -  Cho trái ngọt, hoa thơm ( a ).

. Mùa thu - Làm cho trời xanh, cao. Nhắc HS nhớ ngày tựu trường. ( c, e ).

. Mùa đông -  ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc ( d ).
* HĐ 2: Luyện tập đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
GV tổ chức HDHS làm BT 3 ( SGK - 8 ). 

- HS đọc yêu cầu của bài và các câu hỏi.

- 2 HS thực hành hỏi đáp câu mẫu.

- GVHDHS làm miệng bằng hình thức hỏi đáp theo cặp và chữa bài - Khuyến khích HS trả lời chính xác, theo nhiều cách khác nhau.

- HS ghi lại các câu hỏi và câu đáp cho từng câu hỏi vào vở BT.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố vốn TN về các mùa; Cách đặt và TLCH Khi nào ?

- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS ôn lại tên các tháng và các mùa trong năm.


                                             Tiết 3:                         Toán      
T.94: bảng nhân 2
I. Mục đích yêu cầu:

- HS lập được bảng nhân 2, nhớ được bảng nhân 2; Biết giải bài toán có một phép nhân 

( trong bảng nhân 2 ) và biết đếm thêm 2. 
- Rèn kĩ năng thực hành giải toán trong bảng nhân 2.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- GV: các miếng bìa cắt thành các hình như ở BT 1 ( SGK - 85 ).
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS lấy VD về phép nhân, gọi tên các thành phần của phép nhân.

- Viết phép nhân tương ứng với tổng sau:      2  + 2  + 2  + 2             5  + 5  + 5  + 5  + 5 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Hướng dẫn HS thành lập bảng nhân 2:

- GV giới thiệu các tấm bìa, mỗi tấm vẽ 2 chấm tròn rồi gắn 1 tấm lên bảng + Hỏi HS:

+ Có mấy chấm tròn ? 

+ 2 chấm tròn được lấy mấy lần ?

+ 2 được lấy mấy lần ? Ta lập được phép tính nhân nào ?

- HS viết phép tính nhân lên bảng con.

- GV chốt lại KQ đúng ghi bảng và cho HS đọc lại:       2  x  1  =  2.

- Tương tự GV gắn bảng 2 tấm bìa như trên rồi hỏi: 2 được lấy mấy lần ?

+ HS tự lập tiếp phép tính: 2 x 2 = 4, GV chốt lại và ghi bảng HS đọc lại.

- Tương tự các phép tính khác, GV cho HS tự lập rồi học thuộc cả bảng.

- GV tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân 2.

* HĐ 2: Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3 ( SGK - T.95 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tính nhẩm rồi nêu miệng KQ.

- Củng cố cho HS về bảng nhân 2.

+ Bài 2: - HS tự đọc, tóm tắt bài toán rồi tự làm bài, chữa bài.

- GV lưu ý HS viết phép tính giải bài toán: 2 x 6 = 12 ( chân ).

+ Bài 3: - HS làm bài rồi chữa bài.

- GV gợi ý, yêu cầu HS nêu nhận xét đặc về điểm của dãy số này: Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng với 2.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc lại dãy số: từ 2 đến 20 ( đếm thêm 2 ) và từ 20 đến 2 

( đếm bớt 2 ).

- Củng cố cách đếm thêm 2, đọc xuôi, đọc ngược dãy số.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS đọc thuộc bảng nhân 2, thi đếm thêm 2 từ một số nào đó.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

                          Tiết 4:                            tự nhiên và xã hội
đường giao thông
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết có 4 loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không; Nhận biết một số biển báo giao thông.
- HS kể được tên các loại đường giao thông và một số phương tiện giao thông.

- HS có ý thức tìm hiểu về giao thông và chấp hành đúng luật lệ giao thông.

II. chuẩn bị:
- GV: Tranh minh hoạ ( SGK - T.40, 41 ); ... 5 bức tranh vẽ cảnh bầu trời, sông, biển, đường sắt, một ngã tư đường phố ...

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS nêu tác dụng của việc giữ cho trường học sạch, đẹp.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV cho HS kể tên một số phương tiện giao thông mà các em biết.

- GV: Mỗi một phương tiện giao thông chỉ đi trên một loại đường giao thông ...

-> Giới thiệu bài và ghi đầu bài. 

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Quan sát tranh và nhận biết các loại đường giao thông.

+ Mục tiêu: HS Biết có 4 loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, và đường hàng không.

+ Cách tiến hành: 

- GV dán 5 bức tranh đã chuẩn bị lên bảng.

- HS : Quan sát kĩ các tranh.

- 5 HS lên bảng, viết  tên từng loại đường giao thông  ứng với mỗi tranh.
- HS nhận xét kết quả làm việc của các bạn.

- GVKL: Có 4 loại đường giao thông là: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. 

* HĐ 2: Làm việc với SGK. 

+ Mục tiêu: HS  Biết tên các phương tiện giao thông đi trên từng loại đường giao thông

+ Cách tiến hành:

-  HS Làm việc theo cặp: quan sát các hình trong SGK - 40, 41 tự đặt câu hỏi để hỏi và  trả lời lẫn nhau. 

           VD : Bạn hãy kể tên các loại xe đi trên đường bộ ?

        Đố bạn máy bay có thể đi trên đường nào ?

....

- Một số HS trả lời câu hỏi trước lớp.

- GV và HS thảo luận một số câu hỏi sau:

. Ngoài các phương tiện giao thông trong các hình ở SGK, em còn biết các loại phương tiện giao thông nào khác ? 

. Kể tên các loại đường giao thông và phương tiện GT  ở địa phương em ? 
-> Kết luận: Đường bộ dành cho xe ngựa, xe máy, ô tô, ...; đường thủy dành cho thuyền, phà, ca nô ...; đường sắt dành cho tàu hỏa ...; còn đường không dành cho máy bay.

* HĐ 3: Trò chơi: “ Biển báo nói gì”.
+ Mục tiêu: HS nhận biết một số biển báo giao thông.

+ Cách tiến hành:

- HS quan sát 6 loại biển báo ( SGK ), chỉ và nói tên từng loại biển báo. 

      VD: Biển báo này có hình gì, màu gì ?
   Đố bạn loại biển báo nào thường có màu xanh ? Loại biển báo nào thường có màu đỏ ?

   Bạn lưu ý điều gì khi gặp loại biển báo này ?
- Một số HS trả lời trước lớp.

- HS nói sự cần thiết phải có một số biển báo giao thông trên đường.

- GV chia nhóm cho HS chơi ( mỗi nhóm 12 em - mỗi em được chi một tấm bìa nhỏ ).

. Khi GV hô: " Biển báo nói gì ", HS có tấm bìa vẽ biển báo và HS có tấm bìa viết chữ phải tìm đến nhau.

. Cặp nào tìm đến nhau nhanh nhất là cặp đó được khen.

- Kết luận: Các biển báo được dựng lên ở các loại đường giao thông nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Có rất nhiều loại biển báo trên các loại đường giao thông khác nhau. Trong bài học, chúng ta chỉ làm quen với một số biển báo thông thường.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS kể tên các loại phương tiện giao thông đi trên từng loại đường giao thông; Kể tên một số loại biển báo giao thông mà em biết.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​ơng HS tích cực học tập. Nhắc HS  chấp hành tốt luật lệ giao thông.

   
                                                                            Ngày soạn: 05 - 01 - 2018
                                                                                        Ngày dạy: Thứ sáu ngày  12 - 01 - 2018
                    Buổi sáng:         
                                     Tiết 1:                     Tập làm văn                             
đáp lời chào, lời tự giới thiệu

I. Mục đích yêu cầu:

- Luyện đáp lời chào, lời tự giới thiệu.
- HS  biết nghe và biết đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản 
( BT 1, 2 ). Điền đúng lời đáp vào ô trống trong đoạn đối thoại ( BT 3 ).

- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp ( ứng xử văn hoá ); KN lắng nghe tích cực.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Tranh vẽ minh hoạ 2 tình huống ở BT 1 ( SGK ).

- Các PP/ KT dạy học: Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lại lời chào theo tình huống.
- Vở bài tập T. Việt 2.

 III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV nhận xét chung về bài KT TLV ở HKI. 
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện nói đáp lời chào, lời tự giới thiệu.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1, 2 ( SGK ):
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- Cả lớp đọc thầm, quan sát tranh và đọc lời của chị phụ trách.
- HS thảo luận theo nhóm đôi yêu cầu của bài tập.
- HS thực hành đối đáp trước lớp theo 2 tranh. 

- GV gợi ý cho HS: cần nói lời đáp với thái độ lịch sự, vui vẻ. 

- Cả lớp và GV nhận xét, GV chốt lại lời chào, lời tự giới thiệu đúng nhất. 
+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ về tình huống bài tập đưa ra.

- HS phát biểu ý kiến .
- GV cùng HS nhận xét, kết luận, chọn bạn ứng xử hay nhất - vừa thể hiện được thái độ lịch sự, có văn hoá, vừa thông minh, thận trọng. 

* HĐ 2: Luyện viết lời chào, lời tự giới thiệu.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 3 ( SGK ):
+ Bài 3: - 1 HS đọc yêu cầu của bài.     

- GV giúp HS nắm yêu cầu của bài, gợi ý HS: cần đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu của mẹ bạn thể hiện thái độ lịch sự, niềm nở, lễ độ.

- 2 HS thực hành làm miệng một lần ( 1 HS đóng vai mẹ của Sơn, 1 HS đóng vai Nam - đáp lại lời của mẹ bạn Sơn ).
- HS làm bài viết vào vở BT.
- Một số HS trình bày bài viết của mình.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời đáp đúng và hay. 

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học. GV nhấn mạnh cách đáp lại lời chào hỏi, lời tự giới thiệu.
- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dương HS tích cực học tập. Nhắc HS nhớ thực hành đáp lại lời chào hỏi, lời tự giới thiệu khi gặp khách, gặp người quen để thể hiện mình là một học trò ngoan, lịch sự.

                              Tiết 2:                                  Toán      
T.95: luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thuộc bảng nhân 2. Biết vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện phép tính nhân có kèm đơn vị đo với một số. Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 2 ). Biết thừa số, tích.

- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán vận dụng bảng nhân 2.

- HS tích cực, chủ động học tập

II. chuẩn bị: 

- Bảng phụ kẻ sẵn BT 4, 5 ( SGK ).

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS đọc thuộc lòng bảng nhân 2.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

 GVtổ chức, HD HS làm các Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.96 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1:  - HS làm miệng nêu KQ - GV yêu cầu HS giải thích cách làm.

+ Bài 2: - GV nêu yêu cầu của bài, HDHS làm mẫu ( Lưu ý HS viết KQ kèm đơn vị đo ).
- HS tự  làm bài theo mẫu trong vở BT, 2 HS lên bảng làm bài. - HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố KN thực hiện phép tính nhân có kèm đơn vị đo với một số. 

+ Bài 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán. GV ghi bảng tóm tắt bài toán.
- 1 HS nhắc lại bài toán + nêu cách giải.

- HS tự giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng trình bày lời giải.

- GV lưu ý HS cách ghi phép tính giải.
- Củng cố cách giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 2 ).

+ Bài 5: - HS đọc  y/ cầu của bài, GV dùng bảng phụ HDHS làm mẫu ( cột 1 ).

- HS nhìn bảng đọc phép nhân ở cột 1, nêu từng thừa số và tích của phép nhân.

- Tương tự các cột 2, 3, 4 - HS tự làm, một số HS nêu miệng KQ.
- GV củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và kết quả của phép nhân.

+ Bài 4 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): 

- GV gắn bảng phụ kẻ sẵn BT lên bảng và giải thích cách làm.
- HS tự làm nêu miệng KQ, 1 HS lên bảng điền.

- GV yêu cầu HS đọc từng phép nhân và kết quả của phép nhân.

- Củng cố bảng nhân 2.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS thi đọc TL bảng nhân 2.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục học thuộc lòng, ghi nhớ bảng nhân 2.

 
                          Tiết 3:                                    Sinh hoạt
                                                        sinh hoạt lớp
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thấy được các ưu, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.

- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II. chuẩn bị :

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.

+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.

+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.

b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.

+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.

- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

…..……………………………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 1: Chào năm mới 2018.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.

+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ       

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                            Buổi chiều:

                                                 Tiết 1:                     Toán (*)
   luyện tập: thừa số - tích
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố tên gọi các thành phần và kết quả trong phép nhân và cách viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lại và cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. 

- Luyện cho HS gọi đúng tên các thành phần và kết quả của phép nhân, làm BT nhanh.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- Vở BT Toán 2 – tập 2.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành.

GV tổ chức, HD HS làm các BT 1, 2, 3 ( Vở BT Toán in trang 5 ).

+ Bài 1:

- HS xác định yêu cầu: chuyển tổng thành tích rồi tính tích.

- GV cho HS phân tích mẫu

- HS tự làm bài vào vở theo mẫu rồi chữa bài.
- Củng cố cho HS cách viết các tổng có các số hạng bằng nhau dưới dạng tích.
+ Bài 2: 

- GVHDHS chuyển tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính tích theo mẫu ( ngược với bài 1 )

- HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài. 

- Củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và KQ của phép nhân.
+ Bài 3: 
- GVHDHS phân tích mẫu,làm bài theo mẫu.

 ( a ) 8 x 2 = 16

- HS tự làm vào vở, một HS lên bảng làm các phần còn lại. 

- HS nhận xét, chữa bài. GV yêu cầu HS đọc phép nhân và nêu tên gọi từng thành phần 

và KQ của phép nhân.

- Củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và KQ của phép nhân.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.  
- Củng cố, khắc sâu tên gọi các thành phần và KQ của phép nhân. 

- GV nhận xét tiết học, Dặn HS ghi nhớ tên gọi các thành phần và KQ của phép nhân. 



                                 Tiết 2:                                    Toán (*)                                
   Luyện tập: phép nhân
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố nhận biết về tổng của nhiều số hạng bằng nhau và cách chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân; cách tính KQ của phép nhân dựa vào phép cộng.

- Rèn kĩ năng thực hành làm tính và giải toán về phép nhân.

- HS tích cực, chủ động học tập .

II. chuẩn bị: - ND một số bài tập liên quan. Hình minh hoạ BT 3.
III. Các hoạt động dạy học: 

* HĐ 1: Ôn tập, củng cố KT về phép nhân.

- GV ghi bảng phép tính:     5 + 5 + 5 + 5 + 5  = 

- HS tự tính rồi nêu miệng KQ. GV kết hợp ghi bảng KQ.

- HS nêu nhận xét về các số hạng của tổng. GV hỏi thêm: 5 được lấy mấy lần ?
- HS nêu cách chuyển phép cộng các số hạng bằng nhau đó thành phép nhân rồi nêu kết quả. GV ghi bảng:    5 x 5 = 25. - HS đọc phép nhân.

- Củng cố về cách chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân.

* HĐ 2: Thực hành luyện tập.

- GV tổ chức, HDHS làm các BT sau:

+ Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân ( theo mẫu ):

    M:  a)  2 được lấy 3 lần:      2 + 2 + 2 =  6

                                                     2  x  3  =  6 

b)  4 được lấy 3 lần:      4 + 4 + 4 =  12

c)  5 được lấy 6 lần:      5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

d)  7 được lấy 4 lần:      7 + 7 + 7 + 7 =  28

e)  10 được lấy 5 lần:      10 + 10 + 10 + 10 + 10 =  50

- HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.
- HS tự làm bài rồi chữa bài .

- GV củng cố cách chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.

+ Bài 2: Viết phép nhân ( theo mẫu ):

a)  3 + 3 + 3 + 3 =  12     M:  3 x 4 = 12.

b)  6 + 6 + 6 = 18

c)  8 + 8 + 8 + 8 = 32

d)  9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45

- HS nêu y/ cầu của bài, nêu n/ xét về các số hạng trong mỗi tổng, nêu cách viết phép nhân.
- HS tự làm bài - Một số HS tiếp nối nhau lên bảng viết phép nhân.

- Củng cố cách viết phép nhân.

+ Bài 3: Quan sát hình vẽ; Viết tổng rồi chuyển thành phép nhân thích hợp:

a)


  Phép cộng:  ...................................         Phép nhân:  ................................... 
b)   


               
    Phép cộng:  ...................................          Phép nhân:  ................................... 

- HS tự làm bài rồi chữa bài: Quan sát hình vẽ, đếm số hình tròn và số hình vuông trong mỗi hình chữ nhật và hình e líp ở từng phần rồi viết phép cộng và phép nhân tương ứng. 

- GV nhận xét, chữa bài + Củng cố về cách chuyển phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS tích cực học tập.

- Dặn HS VN ôn lại KT đã học về phép nhân.
                                      Tiết 2:                 luyện viết

                                                                    bài 19
I. mục đích yêu cầu:

- HS biết viết chữ cái hoa P  theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết chữ và các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa P  

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ P viết hoa.

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 1, bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV đọc cho HS viết ở bảng con: Chí Linh, Gia Lộc, Hải Dương, Hà Nội.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa P.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu, yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo của chữ  P.

- GV viết mẫu chữ  P  lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  P trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết chữ và câu ứng dụng.
- HS lần lượt đọc các câu ứng dụng trong bài 19 ( Vở luyện viết - tập 1 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: Phú quý sinh lễ nghĩa; Phượng múa rồng bay. 
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Phú ở bảng con, GV quan sát, uốn nắn giúp HS viết đúng mẫu chữ.
* HĐ 2: HS luyện viết bài vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 19 ( trang 19 ):

+ Viết 2 dòng chữ P cỡ vừa, 2 dòng chữ P cỡ nhỏ.

+ 2 dòng chữ Phú cỡ nhỏ.

+ 2 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Phú quý sinh lễ nghĩa; Phượng múa rồng bay. 
- HS luyện viết bài theo yêu cầu. GV bao quát lớp, giúp HS viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa đã học.

                      Tiết 3:                  Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Tìm hiểu về tết Cổ Truyền của dân tộc

i. mục đích, yêu cầu:
- HS biết ý nghĩa về Tết cổ truyền của dân tộc và một số tập tục trong ngày Tết.

- HS nêu đ​ược ý nghĩa và một số tập tục của ngày Tết dân tộc.

- HS yêu thích môn học.

II. chuẩn bị:
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: HS thi nói về ngày Tết cổ truyền dân tộc.
- GV chia lớp thành hai nhóm, các nhóm thảo luận.
- Đại diện hai nhóm trình bày tr​ước lớp.

- GV nhận xét và tuyên d​ương nhóm có câu trả lời hay, đúng: Kết thúc năm cũ và đón một năm mới, mọi ng​ười đ​ược nghỉ đón Tết, những ng​ười công tác xa quê cũng đ​ược nghỉ về quê ăn Tết. Gia đình đoàn tụ, mua sắm Tết ….

* HĐ 2: HS thi nói về tập tục ngày Tết.
- HS thảo luận nhóm rồi trình bày.

- Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung.

- GV chốt kiến thức và tuyên d​ương các nhóm trình bày tốt,

+ VD: Ngày Tết có bánh chưng, mọi ng​ười đến nhà chúc tụng nhau, thăm hỏi bạn bè …
* HĐ 3: Củng cố,dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS có thành tích.
 Tiết 1:                     thủ công  
cắt, Gấp, trang trí thiếp chúc mừng ( T. 1 )

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

- Cắt, gấp và trang trí được thiếp chúc mừng theo kích thước tuỳ chọn, nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản.

- HS có hứng thú với giờ học, biết vận dụng trong thực tế: làm thiếp chúc mừng bạn bè, người thân.

II. chuẩn bị:

- GV: Các hình mẫu, quy trình gấp, ...

- HS : giấy màu, kéo, hồ dán, ...

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra sự CB của HS.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV cho HS quan sát một số mẫu thiếp chúc mừng.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HDHS quan sát và nhận xét. 

- GV giới thiệu hình mẫu và đặt câu hỏi: Thiếp chúc mừng có hình gì ?

- HS quan sát và nêu nhận xét.

- GV: Thiếp là hình chữ nhật gấp đôi, mặt thiếp được trang trí những bông hoa ... . Thiếp chúc mừng gửi đến người nhận bao giờ cũng được đặt trong phong bì.

* H§ 2: GVHD mÉu.
- GV nêu các bước cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng + làm mẫu cho HS quan sát: 

+ Bư​ớc 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng ( SGV - 230 ).

+ B​ước 2: Trang trí thiếp chúc mừng ( SGV - 231 ).

- HS nhắc lại các bước gấp, cắt và trang trí thiếp chúc mừng.

- GVHD HS thực hành  gấp trên giấy nháp, GV bao quát, HD thêm.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại các bước cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

- GV nhận xét tiết học, nhận xét tinh thần, thái độ, KQ học tập của HS. Dặn HS CB tiết sau thực hành: cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng.
    Buổi chiều:

          Tiết 1:                                             luyện từ và câu (*)
   ôn tập: câu kiểu ai là gì ? ai thế nào ? ai làm gì ?

I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố cho HS 1 số mẫu câu kiểu: Ai là gì ? Ai làm gì ? Ai thế nào ? 
- Rèn KN đặt câu theo mẫu nhanh, chính xác.

- HS có ý thức học tập tốt.

II. chuẩn bị:
- Sách, vở,...

III. Các hoạt động dạy - học:

* HĐ 1: Củng cố kiến thức cũ.

- GV đưa ra mẫu câu, yêu cầu HS xác định mẫu câu đó thuộc mẫu câu nào ?

   + Chi là cô bé ngoan, hiếu thảo.

- HS nêu miệng, HS khác nx, GV chuẩn xác.

- HS nêu đặc điểm của các mẫu câu Ai là gì ?, Ai làm gì ?, Ai thế nào ?
- GV chuẩn xác, khắc sâu KT về các mẫu câu.

* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: Xếp các câu sau vào từng nhóm thích hợp. 

          - Quyển sách này rất hay.


- Học sinh giỏi là em.


- Bà em tuy đã già nhưng vẫn còn nhanh nhẹn.


- Bố em là bộ đội.


- Em quét dọn nhà cửa.

a) Ai  là gì ? 

b) Ai thế nào ?  

c) Ai làm gì ?

- HS làm vào vở, 1 HS làm trên bảng. GV + HS nx, chữa bài trên bảng.

- Củng cố câu kiểu Ai làm gì ?, Ai thế nào ?, Ai là gì ?.

+ Bài 2: Đặt câu theo 3 mẫu câu vừa học. Xác định bộ phận chính thưa nhất và bộ phận chính thứ hai trong mỗi câu vừa viết được rồi đặt câu hỏi cho từng bộ phận câu.

Ví dụ : Lũ chó / sủa om sòm cả khu rừng.

            Con gì sủa om sòm cả khu rừng ?

            Lũ chó làm gì ?

- HS làm vào vở, 1 số HS lên bảng làm bài. 

- HS nối tiếp nhau đọc bài làm. HS + GV nhận xét, tuyên dương bạn có câu hay.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV khắc sâu KT luyện tập về các kiểu câu đã học.
- NX tiết học, tuyên d​​ương HS có ý thức học tập tốt.


                      TiÕt 2:                                 TẬP LÀM VĂN ( * )  

Luyện tập: đáp lời chào, lời tự giới thiệu

I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe và biết đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp. Làm đúng các bài tập yêu cầu.
- Rèn kĩ năng nói đáp lời chào, lời tự giới thiệu.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ 2 tình huống ở BT 1 - ( Vở BT Tiếng Việt - tập 2 ).

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2.

 III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập đáp lời chào, lời tự giới thiệu.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1, 2, 3 ( Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2  - trang 5, 6 ).

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp đọc thầm, quan sát tranh và đọc lời của chị phụ trách.
- HS thảo luận theo nhóm đôi yêu cầu của bài tập.
- 2 HS thực hành làm mẫu.

- Từng cặp HS thực hành đối đáp trước lớp theo 2 tranh. 

- GV gợi ý cho HS: cần nói lời đáp với thái độ lịch sự, vui vẻ. 

- Cả lớp và GV nhận xét, GV chốt lại lời chào, lời tự giới thiệu đúng nhất.

- HS tự ghi lại lời chào, lời đáp vào vở BT theo yêu cầu. 

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ về tình huống bài tập đưa ra.

- HS phát biểu ý kiến.
- GV cùng HS nhận xét, kết luận, chọn bạn ứng xử hay nhất - vừa thể hiện được thái độ lịch sự, có văn hoá, vừa thông minh, thận trọng. 

+ Bài 3: - 1 HS đọc yêu cầu của bài.     

- GV giúp HS nắm yêu cầu của bài, gợi ý HS: cần đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu của mẹ bạn thể hiện thái độ lịch sự, niềm nở, lễ độ.

- 1 HS làm mẫu ( đóng vai Nam - đáp lại lời của mẹ bạn Sơn ).

- HS làm bài viết vào vở BT - Một số HS trình bày bài viết của mình.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời đáp đúng và hay. 

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dương HS tích cực học tập.

- Nhắc HS nhớ thực hành đáp lại lời chào hỏi, lời tự giới thiệu khi gặp khách, gặp người quen để thể hiện mình là một học trò ngoan, lịch sự.


                              Tiết 3:                                     Toán ( * )     
luyện tập: bảng nhân 2
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố về ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính; giải bài toán đơn về nhân 2.

- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán vận dụng bảng nhân 2.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- ND một số BT liên quan; Băng giấy kẻ sẵn ND BT 4 ( Vở BT toán 2 - tập 2 - T.7 ).

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

 GVtổ chức, HD HS làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 ( Vở BT toán 2 - tập 2 - T.6 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài. - HS tự  làm bài, nêu miệng KQ.

- Củng cố bảng nhân 2.
+ Bài 2: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV ghi tóm tắt bài toán lên bảng, HS nhắc lại bài toán + nêu cách giải.

- HS tự giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng trình bày ( Lưu ý HS cách ghi phép tính giải ).

- Củng cố cách giải bài toán vận dụng bảng nhân 2.

+ Bài 3: - Tiến hành tương tự bài 2.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán vận dụng bảng nhân 2.

+ Bài 4 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): 
- GV gắn băng giấy kẻ sẵn BT lên bảng và giải thích cách làm.
- HS tự làm nêu miệng KQ, 1 HS lên bảng điền.

- GV gợi ý để HS nêu nhận xét đặc về điểm của dãy số này:

  Bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng với 2.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc lại dãy số: từ 2 đến 20 ( đếm thêm 2 ) và từ 20 đến 2 

( đếm bớt 2 ).

- Củng cố cách đếm thêm 2, đọc xuôi, đọc ngược dãy số. 
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS thi đọc TL bảng nhân 2.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập. Dặn HSVN tiếp tục học thuộc lòng, ghi nhớ bảng nhân 2.
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